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Quan hệ Cao Lan, Sán Chí  

xét về mặt ngôn ngữ                                                    

 Nguyễn Văn Lợi 

 

Én nhập 

Trong công tác xác định thành phần 

dân tộc ở Việt Nam vào những năm 70 của 

thế kỷ XX, khái niệm dân tộc (hay tộc 

người) thường được hiểu theo nghĩa hẹp: 

Là một cộng đồng người hình thành trong 

quá trình lịch sử, có những đặc điểm văn 

hoá chung tương đối ổn định và một số 

đặc điểm tâm lý tương ứng, cũng có ý thức 

về sự thống nhất của mình và về sự khác 

biệt giữa mình với các cộng đồng khác 

cùng loại. Theo các nhà dân tộc học, 

những đặc trưng về ngôn ngữ, đặc điểm 

sinh hoạt văn hoá, ý thức tự giác dân tộc 

là những tiêu chuẩn chủ yếu để xác định 

thành phần dân tộc.  

Quả vậy, nếu như sự thống nhất lãnh 

thổ và hoạt động kinh tế là nhân tố quan 

trọng để hình thành tộc người, thì ngôn 

ngữ cùng với những đặc điểm văn hoá là 

những tiêu chí chính để thống nhất và 

phân biệt tộc người này với tộc người 

khác. Ngôn ngữ cũng là yếu tố bên trong, 

như sợi dây liên kết các thành viên của 

tộc người.  

Trong danh mục thành phần dân tộc ở 

nước ta, Cao Lan và Sán Chí được coi là 

một dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc 

Việt Nam, với tên gọi Sán Chay (hoặc Cao 

Lan - Sán Chí). Tuy nhiên hiện nay, câu 

hỏi Cao Lan và Sán Chí là một tộc người 

hay là hai tộc người độc lập đang  đặt ra 

nhiều vấn đề cần giải quyết. Thực tế là 

ngày nay, cộng đồng Cao Lan và Sán Chí 

sử dụng 2 ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, 

không thể hiểu nhau. Trong  trường hợp 

như vậy,  thì tiêu chí  sự thống nhất ngôn 

ngữ cần được hiểu và xem xét nó trong 

mối quan hệ với các tiêu chí khác (ý thức 

tự giác tộc người, thống nhất về văn 

hoá...) như thế nào,  khi xác định lại 

thành phần dân tộc San Chay (Cao Lan 

Sán Chí) ? Để giải quyết vấn đề này, 

chúng ta phải làm sáng tỏ một loạt các 

câu hỏi sau đây:   

Ngôn ngữ của cộng đồng Cao Lan và 

cộng đồng Sán Chí đang sử dụng có đặc 

điểm gì?  Nguồn gốc, quá trình phát triển, 

và mối quan hệ giữa chúng trong lịch sử 

như thế nào? Về mặt đồng đại, các ngôn 

ngữ này hành chức ra sao ? Quan niệm, 

thái độ, nguyện vọng những người sử 

dụng các ngôn ngữ đó như thế nào?   

 Để trả lời những câu hỏi trên, trong 

năm 2003, Viện Ngôn ngữ học đã tiến 

hành điều tra tiếng Cao Lan và Sán Chí ở 

các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Tuyên 

Quang, Thái Nguyên là những địa phương 

có đông đồng bào Cao Lan, Sán Chí cư trú. 

Mục đích điều tra nhằm: 

1. Xác định những đặc điểm cấu trúc 

ngữ âm, ngữ pháp, vốn từ cơ bản của hai 

ngôn ngữ để tìm hiểu nguồn gốc và quá 

trình phát triển lịch sử của chúng.  

D 

Trao Đổi  

 
ý kiến 
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2. Tìm hiểu cảnh huống ngôn ngữ (tình 

hình sử dụng ngôn ngữ, chữ viết, trạng 

thái song ngữ, đa ngữ, ý thức tự giác tộc 

người và ý thức tự giác ngôn ngữ, thái độ 

nguyện vọng của nhân dân thuộc hai cộng 

đồng Cao Lan và Sán Chí về những vấn 

đề liên quan. 

Tư liệu về cấu trúc ngôn ngữ được thu 

thập bằng phương pháp ngôn ngữ học 

điền dã. Tại mỗi địa điểm điều tra, chúng 

tôi thu thập bảng 1.000 từ cơ bản, một số 

hiện tượng ngữ pháp. Riêng đối với tiếng 

Cao Lan ở xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn 

tỉnh Bắc Giang, tư liệu được thu thập gồm 

2.000 từ, 2.000 câu theo 10 bảng hỏi dự 

báo về các hiện tượng ngữ pháp cơ bản, 

một số văn bản truyện cổ tích, bài hát dân 

gian. Phương pháp điều tra xã hội học 

bằng cách điều tra trực tiếp theo bảng hỏi 

được áp dụng để thu thập tư liệu về cảnh 

huống ngôn ngữ. Tại mỗi địa điểm chúng 

tôi tiến hành điều tra ở 100-150 người 

(tổng số 850 người ở 8 địa điểm), theo 

bảng hỏi gồm 20 câu hỏi.  Việc điều tra về 

cấu trúc và cảnh huống ngôn ngữ Cao 

Lan, Sán Chí được tiến hành ở các điểm 

sau đây:   

 Cao Lan Sán Chí 

Quảng 

Ninh 

Xã Thanh Sơn, 

huyện Ba Chẽ 

Xã Đại Dực, 

huyện Tiên Yên 

Bắc 

Giang 

Xã Đèo Gia, 

huyện Lục 

Ngạn 

Xã Kiên Lao, 

huyện Lục 

Ngạn 

Tuyên 

Quang 

Xã Đông Thọ, 

huyện Sơn 

Dương 

Bình Yên, 

huyện Sơn 

Dương 

Thái 

Nguyên 

Xã Phấn Mễ, 

huyện Phú 

Lương 

Xã Yên lạc, 

huyện Phú 

Lương 

Tư liệu điều tra cấu trúc ngôn ngữ được 

số hoá, phân tích bằng máy tính và lưu 

giữ trong cơ sở dữ liệu về ngôn ngữ  Cao 

Lan, Sán Chí.   

Kết quả điều tra 

I. Quan hệ Cao Lan, Sán Chí xét về 

mặt lịch đại 

 Tư liệu điều tra về cấu trúc ngôn ngữ 

Cao Lan và Sán Chí cho phép chúng tôi 

đưa ra một số nhận định về nguồn gốc, sự 

phát triển lịch sử và quan hệ của hai ngôn 

ngữ.    

A. Ngôn ngữ của cộng đồng Cao Lan 

Về quan hệ cội nguồn của tiếng Cao 

Lan đã được A. G. Haudricourt, David 

Streker, Jerold Edmondson thảo luận. 

Các tác giả thống nhất xem Cao Lan 

thuộc dòng Tai,  họ ngôn ngữ Tai Ka Đai, 

nhưng chưa thống nhất về vị trí của ngôn 

ngữ này trong dòng Tai: thuộc nhóm Tai 

Bắc, hay Tai Trung. Để xác định mức độ 

của quan hệ cội nguồn và phân nhóm các 

ngôn ngữ Tai, các tác giả thường dựa vào 

từ vựng và các hiện tượng cách tân 

(innovation), đặc biệt là hiện tượng cách 

tân trong biến đổi âm đầu và thanh điệu. 

Về từ vựng và các biến đổi thanh điệu, 

tiếng Cao Lan, Nùng An (ở Cao Bằng) và 

Tsưn Va (Quảng Ninh) có nhiều điểm dị 

thường, gây nên những bất đồng ý kiến 

trong việc xác định quan hệ của chúng với 

các ngôn ngữ Tai. 

Từ vựng Cao Lan  

1.Trước hết, cần phải khẳng định rằng, 

từ vựng tiếng Cao Lan thuộc về từ vựng 

chung các ngôn ngữ Tai.  

2.Tỷ lệ từ chung giữa Cao Lan và Giáy 

(Tai Bắc) là 80%, trong khi với Tày (Tai 

Trung tâm) là 75%. Nếu xét  các từ có tính 

chất chỉ báo để nhận diện các nhóm Tai 
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Bắc (Giáy, Pu Giay, Bố Y, Choang Bắc, 

Seak), Tai Trung (Tày, Nùng, Choang 

Nam) và Tai Tây Nam (Thái Đen, Thái 

Trắng, Lào, Lự, Thái Xiêm), dựa theo công 

trình của Lý Phương Quế và các tác giả 

khác, thì một số từ trong tiếng Cao Lan 

chung với các ngôn ngữ Tai Bắc, nhưng 

một số từ lại thuộc về nhóm Tai Trung 

tâm.     

3.Trong từ vựng Cao Lan có một số từ 

chung với tiếng Sán Chí, gốc Hán, có hình 

thức ngữ âm Sán Chí. Điều này chứng tỏ  

người Cao Lan cũng như Sán Chí đã từng 

sử dụng cùng một phương  ngữ tiếng  

Hán.   

4.Trong lớp từ cơ bản tiếng Cao Lan, 

chúng ta tìm thấy từ bùn /pam/ có nguồn 

gốc từ ngôn ngữ  Dao. Từ này cũng có 

trong tiếng Sán Chí.   

Trong từ vựng Cao Lan cũng xuất hiện 

một số từ  vay mượn tiếng Việt. Dạng thức 

ngữ âm các từ này chứng tỏ sự vay mượn 

mới xảy ra. 

Về các quá trình biến đổi ngữ âm 

trong ngôn ngữ Cao Lan 

1. Tiếng Cao Lan cũng như Nùng An và 

Tsưn Va có các quá trình biến đổi ngữ âm 

vừa đặc trưng cho Tai Bắc, vừa  đặc trưng 

cho Tai Trung. Một số quá trình biến đổi 

phụ âm đầu nói  chung và quá trình biến 

đổi liên quan đến tiêu chí bật hơi chứng tỏ 

Cao Lan gần với Tai Bắc. Đồng thời,  

trong Cao Lan cũng có quá trình *f>ph 

tương tự như Tai Trung. Quá trình biến 

đổi các tổ hợp phụ âm có yếu tố thứ hai là 

*-l-/*-r- trong trong tiếng Cao Lan vừa 

giống với tiếng Giáy (Tai Bắc), vừa gần với 

tiếng Tày (Tai Trung).  Về đặc điểm này, 

dường như Cao Lan nằm ở giữa của hai 

cực: cực biến đổi tối đa - tiếng Giáy, tất cả 

các tổ hợp phụ âm đều biến thành //, và 

cực kia là tiếng Tày Cao Bằng: bảo lưu tối 

đa các đối lập, các tổ hợp phụ âm tương 

ứng trong Proto Tai trở thành các phụ âm 

khác nhau trong Tày hiện đại,  như nhận 

xét của Jerold Edmondson .   

Một điểm cần lưu ý là, xét về quá trình 

biến đổi phụ âm đầu, Cao Lan và Nùng 

An có nhiều điểm tương đồng, và khác với 

các phương ngữ Tày, Nùng ở Việt Nam. 

2. Hệ thống thanh điệu tiếng Cao Lan 

ngày nay - kết quả  của quá trình biến đổi 

lịch sử, có nhiều đặc điểm khác thường so 

với các ngôn ngữ Tai.   Ngôn ngữ này có 

hệ thống thanh điệu như sau: 

 A B C DS DL 

1 44 32 35 44 32 

2 32 32 454 32 32 

3. Trong ngôn ngữ Cao Lan, sự phát 

triển hệ thanh chủ yếu liên quan đến tiêu 

chí có/không hữu thanh của phụ âm đầu 

trong Proto Tai. Nói cách khác, quá trình 

biến đổi thanh điệu Cao Lan chủ yếu là 

kết quả của quá trình vô thanh hoá phụ 

âm đầu hữu thanh, theo nguyên tắc hữu 

thanh-©m vùc thÊp (voiced-low principle). 

Đặc điểm này khác với tiếng Giáy (Tai 

Bắc) và phần nào giống với các ngôn ngữ 

Tai Trung.  

4. Quá trình vô thanh hoá không chỉ 

làm hệ thống thanh điệu phát triển theo 

kiểu nhân đôi, mà còn ảnh hưởng đến 

phẩm chất của các nguyên âm. Đây là 

hiện tượng khác thường, không thấy trong 

các ngôn ngữ Tai mà thường thấy trong 

một số ngôn ngữ Môn Khơme và Nam 

Đảo. 
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5. Một hiện tượng đặc biệt khác trong 

ngôn ngữ Cao Lan là hiện tượng biến 

thanh trong ngữ lưu (tone sandhi). Hiện 

tượng biến thanh trong ngữ lưu phổ biến ở 

các ngôn ngữ Hán, Hmông, Miền (Dao), 

nhưng hiếm thấy trong các ngôn ngữ Tai 

nói riêng và Tai Ka Đai nói chung. Sự có 

mặt của hiện tượng này trong tiếng Cao 

Lan được giải thích bằng sự ảnh hưởng từ 

tiếng Hán mà cộng đồng Cao Lan đã từng 

sử dụng như ngôn ngữ thứ hai.       

Từ những cứ  liệu trên cho phép đi đến 

kết luận: 

1. Ngôn ngữ mà người Cao Lan sử dụng 

là một ngôn ngữ có những đặc điểm bất 

thường, kết quả của quá trình biến đổi 

lịch sử do tiếp xúc ngôn ngữ.  Xét về quan 

hệ cội nguồn, tiếng Cao Lan thuộc về ngôn 

ngữ Choang Bắc, nhóm Tai Bắc, phân bố ở 

Quý Châu và Bắc Quảng Tây. Như vậy, 

cộng đồng người Cao Lan, trước khi di cư 

xuống phía nam, đã cư trú ở khu vực ranh 

giới Quý Châu, Quảng Tây- vùng hiện nay 

phân bố các ngôn ngữ Choang Bắc, 

PuGiay thuộc  nhóm Tai Bắc.  Điều này 

phù hợp với các tài liệu dân tộc học: người 

Cao Lan vẫn nhớ về quê hương cũ của 

mình ở khu vực Quí Châu, Quảng Tây; bộ 

phận Cao Lan ở Ba Chẽ Quảng Ninh vẫn 

tự gọi (dân tộc) mình là Chùng Nhằn -

"người Choang".  

2. Lớp từ vựng vốn đặc trưng cho ngôn 

ngữ Tai Trung, cũng như một số quá trình 

biến đổi âm đầu và thanh điệu mang đặc 

điểm của Tai Trung có trong Cao Lan là 

kết quả của quá trình tiếp xúc với các cư 

dân nói các phương ngữ,  ngôn ngữ Tai 

Trung (Choang Nam) khi cộng đồng Cao 

Lan di chuyển xuống phía nam. Những 

dấu vết của Tày Nùng có trong Cao Lan 

không nhiều, điều đó chứng tỏ những đặc 

điểm của ngôn ngữ nhóm Tai Trung trong 

Cao Lan không phải do ảnh hưởng trực 

tiếp từ các phương ngữ Tày, Nùng ở Việt 

Nam, mà đã có từ trước khi cộng đồng Cao 

Lan di cư vào Việt Nam.   

3. Cộng đồng Cao Lan đã từng là cộng 

đồng song ngữ; ngôn ngữ thứ hai họ sử 

dụng (nói và viết) là một thổ ngữ  thuộc 

nhóm phương ngữ Việt (Yue) tiếng Hán. 

Ngôn ngữ này hiện nay cộng đồng Sán Chí 

vẫn đang sử dụng. Kết quả của quá trình 

tiếp xúc ngôn ngữ là sự tồn tại trong tiếng 

Cao Lan hiện nay, một lớp từ vựng Hán, 

và một vài đặc điểm ngữ âm  do sự tác 

động của tiếng Hán (hiện tượng biến 

thanh trong ngữ lưu).  

B. Ngôn ngữ của cộng đồng Sán Chí 

Ngôn ngữ của cộng đồng Sán Chí sử 

dụng thuộc ngôn ngữ Hán, ngữ hệ Hán -  

Tạng.  

Tiếng Hán bao gồm nhiều phương ngữ, 

và nhóm phương ngữ, trong đó có nhóm 

phương ngữ Việt (Yue) được cư dân ở 

Quảng Đông và Quảng Tây sử dụng. 

Nhóm phương ngữ Việt lại bao gồm nhiều 

phương ngữ và thổ ngữ,  tiêu biểu là 

phương ngữ Quảng Châu, tỉnh Quảng 

Đông. Tiếng Hán (phương ngữ Việt) ở 

Quảng Tây lại phân thành 4 vùng thổ 

ngữ, có những đặc điểm riêng về ngữ âm, 

từ vựng. Ngoài ra, ở Quảng Tây tồn tại 

một thứ tiếng được gọi là Binh Thoại 

(Ping Hua). 

Một số đặc điểm ngữ âm tiếng Sán 

Chí và nguồn gốc của ngôn ngữ này 

Ngôn ngữ của người Sán Chí mang 

những đặc điểm điển hình của phương 
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ngữ Việt, trong đó đặc điểm của nổi trội 

nhất về ngữ âm là : 

1. Sự có mặt của các âm cuối tắc vô 

thanh: -p, -t, -k (không có trong tiếng Hán 

Quan Thoại và các phương ngữ Hán 

khác). 

2. Hệ thống thanh điệu phong phú gồm 

10 thanh điệu, với sự bảo lưu đối lập các 

thanh trong tiếng Hán Trung đại (phân 

thành các loại thanh: Bình, Thượng, Khứ 

Nhập và loạt thanh: Âm (Cao), Dương 

(Thấp).   

 Hệ thống thanh điệu Sán Chí  Quảng 

Ninh gồm 10 thanh, có đặc điểm ngữ âm 

và quá trình biến đổi được phản ánh trong 

bảng sau đây:    

   Loại 

 

Loạt 

A 

(Bình 

Thanh) 

B 

(Thượng 

Thanh) 

C (Khứ 

Thanh) 

D (Nhập 

Thanh) 

DS DL 

Âm 

(Cao) 

41 33 35 33 44 

Dương 

(Thấp) 

55 23 21 23 21 

Có thể rút ra một số nhận xét sau về 

tiếng Sán Chí: 

1. Quá trình phân chia thành hai loại 

của các thanh nhập trong tiếng Sán Chí, 

tương tự như tiếng Quảng Đông,  phụ 

thuộc vào trường độ nguyên âm.  

2. Trong 4 vùng thổ ngữ phương ngữ 

Việt, tiếng Sán Chí gần với thổ ngữ vùng 

thứ tư-vùng bờ biển phía nam. Điều này 

phù hợp với tài liệu dân tộc học: cộng đồng 

Cao Lan và Sán Chí vẫn nhớ rằng tổ tiên 

họ đã từng cư trú ở vùng Khâm Châu, 

Liêm Châu, Lôi Châu thuộc vùng bờ biển 

Quảng Đông-Quảng Tây, Trung Quốc.   

3. Một số hiện tượng ngữ âm khác của 

tiếng Sán Chí lại chứng tỏ rằng, ngôn ngữ 

này gần với Binh Thoại hơn là tiếng 

Quảng Đông.    

Theo một số tác giả, một trong những 

đặc điểm để phân biệt Binh Thoại và 

Quảng Đông là quá trình biến đổi phụ âm 

đầu hữu thanh cổ thành vô thanh không 

bật hơi trong Binh Thoại và vô thanh bật 

hơi trong tiếng Quảng Đông. Theo tiêu chí 

này, tiếng Sán Chí gần với Binh Thoại 

hơn  Quảng Đông: phụ âm *b trở thành p, 

*d trở thành t , *g trở thành k, như Binh 

Thoại.   

Như vậy, xét về mặt ngữ âm, tiếng Sán 

Chí thuộc về phương ngữ Việt, trong đó có 

một số đặc điểm nghiêng về tiếng Quảng 

Đông, (vùng thổ ngữ bờ biển phía Nam), 

một số đặc điểm nghiêng về tiếng Binh 

Thoại Nam Quảng Tây.   

Một số dặc điểm từ vựng, ngữ pháp 

tiếng Sán Chí  

Hệ thống từ vựng Sán Chí thuộc về 

tiếng Hán.   

Tuy nhiên, trong tiếng Sán Chí có một 

số từ (thuộc cả lớp từ cơ bản và từ văn 

hoá) có nguồn gốc Tai, dạng thức ngữ âm 

hoàn toàn đồng nhất với Cao Lan. 

Cấu trúc ngữ nghĩa của một số trường 

từ vựng ngữ nghĩa theo mô hình Tai.    

Một điều đáng lưu ý là, trong từ vựng 

Sán Chí cũng có một số từ gốc Dao, chẳng 

hạn từ có nghĩa bùn, đất.   

Về ngữ pháp, khác với các phương ngữ 

Hán và tương tự ngôn ngữ Tai, trong tiếng 

Cao Lan từ chỉ định đứng sau danh từ 

được chỉ định. Nhóm danh từ (danh ngữ) 

tiếng Sán Chí có mô hình tương tự ngôn 
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ngữ Tai: số từ - loại từ- danh từ chính-từ 

chỉ định; còn tiếng Hán có trật tự khác 

hẳn: Từ chỉ định-số từ-loại từ-danh từ 

chính.    

Có thể xem các hiện tượng bất thường 

về từ vựng- ngữ nghĩa và ngữ pháp trên là 

dấu vết cơ tầng Tai trong ngôn ngữ Sán 

Chí.  

Những đặc điểm mang tính bất thường 

trong ngôn ngữ Sán Chí cho phép chúng 

ta đi đến kết luận rằng:  

1. Cũng như Cao Lan, cộng đồng Sán 

Chí trước đây vốn nói một phương  ngữ 

thuộc ngôn ngữ Choang Bắc, nhóm Tai 

Bắc.  

2. Trong quá trình di cư xuống phía 

nam, trong sự tiếp xúc với các cư dân nói 

ngôn ngữ Hán (vùng thổ ngữ bờ biển phía 

Nam, phương ngữ Việt), họ đã tiếp nhận 

ngôn ngữ này làm ngôn ngữ thứ hai và trở 

thành cộng đồng song ngữ. Dần dần, cộng 

đồng Sán Chí từ bỏ ngôn ngữ thứ nhất của 

mình, tiếng Hán trở thành ngôn ngữ giao 

tiếp hàng ngày, và trở thành ngôn ngữ mẹ 

đẻ của các thế hệ sau. Ngôn ngữ thứ nhất 

(tiếng Choang Bắc) dần dần đi ra khỏi đời 

sống của người Sán Chí, nhưng đã để lại 

những dấu vết (cơ tầng) trong hệ thống 

ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp trong tiếng 

Sán Chí.   

II. Quan hệ ngôn ngữ Cao Lan,  Sán 

Chí xét về mặt đồng đại 

A. Tình trạng sử dụng ngôn ngữ trong 

cộng đồng Cao Lan 

Kết quả điều tra xã hội ngôn ngữ học 

cho phép chúng tôi đi đến một số kết luận: 

1. Cộng đồng Cao Lan hiện nay là cộng 

đồng song ngữ, đa ngữ. Phổ biến hơn cả là 

song ngữ Cao Lan - Việt.  Kết quả điều tra 

chỉ ra rằng, người Cao Lan thuộc các giới, 

lứa tuổi khác nhau đều sử dụng thành 

thạo tiếng Việt.  

2. Hình thức song ngữ khác, khá phổ 

biến là hình thức song ngữ Cao Lan –Tày 

(Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang), 

Cao Lan – Hoa (Quảng Ninh). 

3. Trong cộng đồng Cao Lan ở hầu hết 

các tỉnh đều có những người còn sử dụng 

được tiếng Hán-Sán Chay (ngôn ngữ Hán 

mà người Sán Chí đang sử dụng) - dạng 

ngôn ngữ viết và nói. Số người biết chữ 

Hán-Sán Chay (chữ vuông, đọc theo âm 

Sán Chí) không nhiều, đều có độ tuổi trên 

45, thường trong những gia đình có truyền 

thống làm thày cúng. Số người có biết (chỉ 

biết đọc hoặc chỉ biết viết, đọc, viết ở trình 

độ trung bình) chiếm tỉ lệ 3% ở Thái 

Nguyên, 5% ở Tuyên Quang, 4% ở Quảng 

Ninh. Số người vừa biết đọc vừa biết viết 

tương đối thành thạo có tỉ lệ rất thấp - chỉ 

1% ở các địa phương. Số người biết tiếng 

Hán-Sán Chay khác nhau ở các vùng. 

Những vùng cộng đồng Cao Lan và Sán 

Chí phân bố gần nhau, số người biết tiếng 

Hán-Sán Chay khá cao, những vùng ít có 

điều kiện tiếp xúc, thì số người biết tiếng 

Hán-Sán Chay chiếm tỉ lệ thấp. Theo độ 

tuổi, những người trên 45 tuổi còn nhớ và 

biết thành thạo tiếng Hán - Sán Chay 

chiếm tỉ lệ cao hơn. Số người có thể sử 

dụng (nghe nói, hoặc có thể nghe được, 

không biết nói) ngôn ngữ nói Hán - Sán 

Chay có tỉ lệ 100% ở Quảng Ninh; 95 % ở 

độ tuổi trên 45 và 43% ở độ tuổi dưới 45 ở 

Thái Nguyên; 10 % ở Tuyên Quang.   

B. Tình trạng sử dụng ngôn ngữ trong 

cộng đồng Sán Chí 

1. Cộng động Sán Chí cũng là cộng 

động đa ngữ. Trạng thái song ngữ phổ 
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biến hơn cả là song ngữ Sán Chí -Việt; tuy 

nhiên có sự khác nhau theo địa phương và 

lứa tuối, giới.  

2. Trạng thái song ngữ Sán Chí-Tày, 

Sán Chí-Nùng, phổ biến ở các tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc giang. Trạng 

thái song ngữ  Sán Chí- Hoa khá phổ biến 

ở Quảng Ninh, và phụ thuộc vào độ tuổi, 

giới. 

3. Số lượng người biết (đọc và viết, đọc 

không biết viết) chữ Hán –Sán Chay có tỉ 

lệ: 6% ở Quảng Ninh, 8% ở Tuyên Quang, 

11% ở Thái Nguyên. Những người này 

phần lớn ở độ tuổi trên 45 và hầu hết là 

nam. 

4. Số người Sán Chí biết tiếng Cao Lan 

nói chung, chiếm tỉ lệ thấp và phụ thuộc 

vào điều kiện tiếp xúc với người Cao Lan. 

ở Quang Ninh, nơi có ít người Cao Lan 

sinh sống, 100% người được được hỏi 

không biết tiếng Cao Lan, ở Thái Nguyên, 

có 4,28 % có thể nghe, nói và 17,4% có thể 

nghe, không biết nói ; ở Tuyên Quang có 

28% nghe, nói được và 27% nghe được, 

không nói được bằng tiếng Cao Lan. Hầu 

hết những người này ở độ tuổi trên 45 .   

C. ý thức tự giác tộc người và ý thức tự 

giác ngôn ngữ trong cộng đồng Cao Lan  

và Sán Chí 

Để tìm hiểu ý thức tự giác tộc người, ý 

thức tự giác ngôn ngữ, chúng tôi điều tra 

những vấn đề sau:  

 Tên gọi chính thức (tên gọi dân tộc 

được khai báo trong các cuộc điều tra dân 

số, trong giấy khai sinh, lý lịch, chứng 

minh thư).  

 Tên tự gọi dân tộc. 

 Tên gọi dân tộc mà đồng bào cho là 

phù hợp với nguyện vọng của mình. 

 ý kiến về tên gọi chung của hai cộng 

đồng Cao Lan và Sán Chí (Sán Chay, hoặc 

Cao Lan –Sán Chí). 

 Quan niệm về việc nhận biết những 

người đồng tộc với mình (cùng tiếng nói, 

cùng dòng họ, cùng phong tục tập quán, có 

quan hệ hôn nhân, cùng di cư đến...). 

 Quan niệm về tiếng nói của mình, 

giống, khác với ngôn ngữ nào mà họ biết. 

 Quan niệm về ngôn ngữ Cao Lan và 

Sán Chí (giống /khác nhau, có thể giao 

tiếp chung).     

 ý kiến  về việc đồng nhất hay tách 

biệt tộc người Cao Lan và Sán Chí.    

* Trong cộng đồng Cao Lan 

Về tên gọi tộc người và tên gọi 

ngôn ngữ 

Tên gọi chính thức (tên tự nhận, khai 

báo trong điều tra dân số hoặc giấy tờ 

chính thức) trong cộng đồng Cao Lan là 

tên gọi Cao Lan và Sán Chay, trong đó 

phổ biến là  Cao Lan.   

 Thái 

nguyên 

Tuyên 

Quang 

Quảng 

Ninh 

Cao Lan 93% 100% 100% 

Sán Chay 6,8%   

Tên tự gọi phổ biến trong cộng đồng 

Cao Lan  là: Hờn Bán (/hon21/người,/ 

ban35/ bản (người trong bản), (có khi chỉ 

là Bán 'bản"), Cao Lan, Sán Chay và 

Trại Cao. Ngoài ra, đồng bào còn biết đến 

các tên gọi khác như Chùng Nhằn 

(Choang Nhân) người Chùng (Choang). ở 

Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, 
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tên tự gọi phổ biến nhất là Hờn Bán và 

Cao Lan; ở Tuyên Quang là Sán Chay. 

 Bắc 

Giang 

Thái 

Nguyên 

Tuyên 

Quang 

Quảng 

Ninh 

Cao 

Lan 

5,33 41,9%   

Hờn 

Bán 

73,33% 41,9%  100% 

Sán 

Chay 

 1,4% 100%  

Trại 

Cao 

1,59% 1,4%   

Tên gọi được coi là phù hợp với ý 

nguyện của người Cao Lan 

Trong số các tên gọi Cao Lan, Hờn Bán, 

Sán Chay, Trại Cao, tên gọi Cao Lan và 

Hờn Bán được nhiều người cho là phù 

hợp với nguyện vọng của cộng đồng mình.  

Riêng ở Tuyên Quang 53% người Cao Lan 

được hỏi chấp nhận tên gọi Sán Chay. 

 Bắc 

Giang 

Thái 

Nguyên 

Tuyên 

Quang 

Quảng 

Ninh 

Cao Lan 38% 60% 35%  

Hờn 

Bán 

62% 1%  100% 

Sán 

Chay 

 1% 53%  

* Trong cộng đồng Sán Chí  

  Tên gọi chính thức: 

Sán Chay :165/300 ( 55%) 

Sán Chí: 134/300 (44,67%) 

Cao Lan- Sán Chí: 1/300 (03%) 

  Tên tự gọi 

Sán Chay: 297/300 (99%) 

Sán Chí: 3/300 (1%) 

 Tên gọi được coi là phù hợp với ý 

nguyện của người Sán Chí: 

Sán Chay: 83% ở Thái Nguyên, 100% 

ở Tuyên Quang, 100% ở Quảng Ninh.         

ý thức tự giác tộc người và tự giác 

ngôn ngữ 

Trong cả cộng đồng Cao lan và Sán Chí 

đều thống nhất ở cách đánh giá các "tiêu 

chí", những đặc điểm tương đồng để họ 

nhận biết những người đồng tộc với mình. 

Trong các tiêu chí thống nhất về ngôn 

ngữ, về phong tục tập quán, cùng  dòng 

họ, có quan hệ hôn nhân, thì sự thống 

nhất về ngôn ngữ có vị trí quan trọng. 

Dưới đây là tỉ lệ ý kiến đánh giá các tiêu 

chí trong cộng đồng Cao Lan ở Đèo Gia và 

Sán Chí ở Kiên Lao, huyện Lục Ngạn tỉnh 

Bắc Giang.  

 Cao 

Lan 

Sán Chí 

Thống nhất  về ngôn ngữ 92,6%   1,33% 

Giống về phong tục tập quán 46,6%   9,33% 

Cùng dòng họ 19,3%   39,33 % 

Có quan hệ hôn nhân 0,13%   0,06% 

Hiện nay, người Cao Lan vẫn  ý thức  

rằng họ có nhiều nét tương đồng về phong 

tục, tập quán, sinh hoạt văn hoá, lễ nghi, 

trang phục, nhà cửa với cộng đồng Sán 

Chí. Số người Cao Lan thừa nhận sự 

tương đồng này có tỉ lệ khá cao: 89,7 % 

người Cao Lan ở Thái Nguyên, 95 % ở 

Quảng Ninh. 

Trong cộng đồng Sán Chí, ý kiến thống 

nhất (giống nhau) về phong tục tập quán 

Cao Lan và Sán Chí  có tỉ lệ như sau: 88% 

người Sán Chí ở Tuyên Quang, 58, 6% ở 

Thái Nguyên.   



Nguyễn Văn Lơi 

 

56 

Trong khi đó hầu hết người Cao Lan 

được hỏi lại cho rằng ngôn ngữ của họ 

hoàn toàn khác với ngôn ngữ của người 

Sán Chí: 97,4% ở Thái Nguyên, 100% ở 

Quảng Ninh, 89% ở Tuyên Quang. Số ý 

kiến của người Cao Lan ở 4 tỉnh đã điều 

tra cho rằng tiếng Cao Lan hoàn toàn 

khác tiếng Sán Chí chiếm tỉ lệ 93,30 %.  

Đồng thời, ý kiến trong cộng đồng Sán 

Chí cho rằng ngôn ngữ của họ hoàn toàn 

khác ngôn ngữ của cộng đồng Cao Lan 

cũng có tỉ lệ cao: 85,5% người Sán Chí ở 

Thái Nguyên, 46,6% ở Bắc Giang. 

Trong quan niệm như vậy, phần lớn 

người Cao Lan và Sán Chí coi   Cao Lan 

và Sán Chí là hai tộc người riêng biệt. Sau 

đây là tỉ lệ ý kiến trong cộng đồng Cao 

Lan và Sán Chí cho rằng Cao Lan và Sán 

Chí là những tộc người độc lập: 

 Cao Lan Sán Chí 

 Bắc Giang 100% 100% 

Thái Nguyên  75,6% 91% 

Tuyên Quang 47% 76,1% 

Quảng Ninh 96%  

Ghi chú: 100% người Sán Chí ở Tiên Yên, 

Quảng Ninh không biết ngoài cộng đồng Sán 

Chí của họ còn có cộng đồng Cao Lan, trong 

dân tộc Sán Chay (Cao Lan -Sán Chí). 

Kết luận    

Từ kết quả điều tra, phân tích tư liệu 

về cấu trúc và cảnh huống ngôn ngữ của 

cộng đồng Cao Lan và Sán Chí cho phép 

chúng tôi đi đến một số nhận định về 

quan hệ Cao Lan và Sán Chí như sau:  

1. Trong lịch sử, cộng đồng Cao Lan và 

Sán Chí có chung một nguồn gốc, sử dụng 

chung một ngôn ngữ thuộc Choang Bắc, 

nhóm Tai Bắc, dòng Tai, họ ngôn ngữ Tai 

Ka Đai. Khi  di cư xuống phía nam 

(Quảng Tây, Quảng Đông), do tiếp xúc với 

các cộng đồng tộc người khác (Choang 

Nam, Hán), họ trở thành cộng đồng song 

ngữ (đa ngữ) và tiếp nhận tiếng Hán 

(phương ngữ Việt (Yue) làm ngôn ngữ thứ 

hai. Sau đó, nhất là khi đã di cư vào Việt 

Nam (khoảng 400-500 năm trước), họ sống 

tương đối phân tán, bộ phận người Cao 

Lan tiếp tục duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ 

(Choang Bắc) của mình làm ngôn ngữ giao 

tiếp chính, đồng thời, một số người (trước 

hết là các thày thuốc, thày cúng) vẫn sử 

dụng tiếng (chữ Hán) trong một số lĩnh 

vực như lễ nghi, tôn giáo, sinh hoạt văn 

hoá (hát sinh ca)... Trong khi đó, bộ phận 

Sán Chí lại dùng tiếng Hán là ngôn ngữ 

chính và dần quên tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ 

Choang Bắc) của mình.  

Những tư liệu về ngôn ngữ hoàn toàn 

phù hợp với tư liệu về dân tộc học về sự 

thống nhất tộc người Cao Lan và Sán Chí 

trong lịch sử: 

 Thống nhất về sinh hoạt và văn hoá: 

phong tục tập quán, lễ nghi, cách thức sản 

xuất, canh tác.  

 Thống nhất về quan hệ dòng họ và 

hôn nhân.  

 Thống nhất về một số quan hệ khác, 

đặc biệt trong sinh hoạt văn hoá tinh thần 

như hát sình ca, cúng bái, ý thức về nơi cư 

trú trước đây, về việc di cư; hình thức tổ 

chức xã hội.   

Như vậy, những tài liệu ngôn ngữ học 

và tài liệu dân tộc học chứng tỏ rằng xét 

về mặt lịch đại, Cao Lan và Sán Chí có 

nguồn gốc chung và trước khi di cư đến 

Việt Nam, họ đã từng có một quá trình tộc 

người và quá trình ngôn ngữ - tộc người 

chung. Quá trình ngôn ngữ - tộc người 

Cao Lan và Sán Chí có thể khái quát theo 

sơ đồ sau: 
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Quá trình ngôn ngữ - tộc người Cao Lan và Sán Chí 

  

 

 

Thời kỳ I   

 

 

 

Thời kỳ II 

       

 

  

 

      

Thời kỳ III 

     

 

Ngày nay 

 

 

 

Thời kỳ I: Cộng đồng ngôn ngữ thống 

nhất, thuộc Choang Bắc, nhóm Tai Bắc, 

dòng Tai, ngữ hệ Tai Ka Đai, phân bố ở 

biên giới Quý Châu, Quảng Tây.   

Thời kỳ II: Di cư xuống phía nam, tiếp 

xúc với tiếng Hán (phương ngữ Việt). Vẫn 

là cộng đồng ngôn ngữ thống nhất, nhưng 

là cộng đồng song ngữ: ngôn ngữ thứ nhất 

Choang Bắc, ngôn ngữ thứ hai - Hán.  

Thời kỳ thứ III: Trước và sau khi di cư 

vào Việt Nam. Vẫn là một cộng đồng song 

ngữ, nhưng bắt đầu có sự phân chia thành 

hai bộ phận, mỗi bộ phận có cách ứng xử 

khác nhau đối với tiếng Choang Bắc và 

tiếng Hán. Một bộ phận vẫn giữ tiếng 

Choang Bắc là ngôn ngữ thứ nhất, tiếng 

Hán là ngôn ngữ thứ hai, nhưng ngày 

càng ít sử dụng và quên dần. Bộ phận thứ 

hai, lấy tiếng Hán là ngôn ngữ thứ nhất, 

còn tiếng Choang Bắc bị đẩy xuống vị thế 

ngôn ngữ thứ hai, dần ít được sử dụng và  

bị quên ở thế hệ sau.  

Tình trạng hiện nay: Hai cộng đồng 

ngôn ngữ  độc lập: Cao Lan và Sán Chí   

Choang  Bắc 

Choang Bắc Hán (PN Việt) 

Song ngữ: 

Choang Bắc + Hán (PN Việt ) 

Song ngữ: 

1.Choang Bắc 

2. Hán  

Song ngữ: 

1. Hán 

2.Choang Bắc 

Cao Lan  Sán Chí 
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2. Tộc người (và ngôn ngữ) là  sản 

phẩm lịch sử, được xác định trong điều 

kiện lịch sử cụ thể.  Có trường hợp trong 

lịch sử,  hai cộng đồng tộc người (cộng 

đồng ngôn ngữ) tồn tại như  hai tộc người 

(ngôn ngữ) độc lập, nhưng sau đó, được 

hợp lại thành một tộc người (ngôn ngữ) 

thống nhất; đồng thời, có không ít trường 

hợp, một tộc người (một ngôn ngữ) thống 

nhất, nhưng trong quá trình phát triển  

lịch sử, lại tách ra thành các tộc người 

(ngôn ngữ) độc lập.  Do đó, những cứ liệu 

về lịch đại chỉ có giá trị giải thích về lịch 

sử tộc người, lịch sử ngôn ngữ, không thể 

xem là tiêu chí để xác định tộc người 

(ngôn ngữ). Để xác định tộc người (ngôn 

ngữ) cần phải căn cứ vào tình trạng đồng 

đại hiện nay của các tộc người (ngôn ngữ) 

đó. 

3. Để xác định tộc người, sự thống nhất 

về ngôn ngữ có vai trò quan trọng. Đây 

không chỉ là tiêu chí được các nhà khoa 

học nhấn mạnh, mà thể hiện ngay trong 

cảm thức để nhận biết những người đồng 

tộc của người Cao Lan và Sán Chí. Đa số 

người Cao Lan và Sán Chí đều xem sự 

giống nhau về ngôn ngữ (có thể giao tiếp 

với nhau) là tiêu chí để nhận biết người 

đồng tộc.   

4. Trong việc xác định sự thống nhất 

ngôn ngữ, tiêu chí về ý thức tự giác ngôn 

ngữ có vai trò quan trọng hàng đầu. Mỗi 

cá thể cũng như mỗi cộng đồng có cách 

quan niệm, cách đánh giá về việc họ nói 

ngôn ngữ gì, ngôn ngữ này gần với ngôn 

ngữ nào, khác với ngôn ngữ nào, mức độ 

giống/khác nhau và quan niệm của họ về 

các ngôn ngữ khác có liên quan. ý thức tự 

giác ngôn ngữ cũng bao gồm trong tên gọi 

ngôn ngữ, nhất là tên gọi họ mong muốn 

được dùng để chỉ ngôn ngữ (lingonyme) 

của  mình.  

 Tuyệt đại bộ phận người Cao Lan và 

Sán Chí ý thức rằng tiếng Cao Lan và Sán 

Chí là hai ngôn ngữ khác biệt và có tên 

gọi riêng: tiếng Cao Lan và tiếng Sán 

Chay.  

5. Khi coi ngôn ngữ là đặc trưng tộc 

người, là tiêu chí xác định thành phần tộc 

người, cũng cần chú ý đến sự phát triển 

của mỗi ngôn ngữ và  sự phát triển của 

quan hệ giữa các ngôn ngữ.  

Sự thống nhất về ngôn ngữ (có chung 

ngôn ngữ thứ nhất-ngôn ngữ Choang Bắc 

và  ngôn ngữ thứ hai - tiếng Hán) của 

cộng đồng Cao Lan và Sán Chí vốn có 

trong lịch sử, nay đã hoặc đang mất dần, 

tuỳ thuộc từng cá thể, và ở từng vùng cư 

trú. Những cá thể và nhóm người song 

ngữ Cao Lan (Choang Bắc) - Sán Chí 

(phương ngữ Việt, tiếng Hán) đang giảm 

dần và hiện nay có tỉ lệ rất thấp. Nhìn 

chung, tiếng Cao Lan và Sán Chí không 

còn là phương tiện giao tiếp chung của cả 

cộng đồng Cao Lan và Sán Chí.  

6. ý thức tự giác tộc người là tiêu chí 

quan trọng (nếu không muốn nói là tiêu 

chí quan trọng nhất, như quan niệm của 

nhiều nhà nhân học hiện đại), trong việc 

xác định tộc người. ý thức tự giác dân tộc 

là quan niệm của một cộng động người về 

họ như một tộc người và khác với cộng 

đồng khác. Mỗi thành viên tự ý thức mình 

thuộc về một tộc người nhất định, và khác 

với những cộng đồng tộc người khác. ý 

thức dân tộc có tính quần chúng và tính 

bền vững cao. Các nhà nhân học hiện đại 
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thường gắn ý thức tự giác tộc người với cái 

gọi là quyền tự xác định của mỗi cá nhân, 

mỗi cộng đồng.  

Khi bàn đến các vấn đề dân tộc, Lênin 

cũng đã nói đến ý thức tự giác dân tộc.     

Khi nhấn mạnh tiêu chí ý thức tự giác 

tộc người, chúng ta muốn đề cao tính dân 

chủ, tính quần chúng trong công tác dân 

tộc nói chung, và trong việc xác định 

thành phần dân tộc nói riêng, như chủ 

trương của Đảng và Nhà nước ta. Ngay 

trong những cuộc thảo luận về tiêu chí xác 

định thành phần dân tộc vào thập kỷ bảy 

mươi của thế kỷ XX, các nhà dân tộc học 

nước ta cũng đã rất đề cao tiêu chí ý thức 

tự giác tộc người: "như tiêu chí hàng đầu 

trong xác định thành phần dân tộc nói 

chung, và như yếu tố quyết định, khi 

thành phần dân tộc và ngôn ngữ không 

phù hợp nhau, nói riêng" (Bế Viết Đẳng, 

1975, tr 81). 

6.1. Kết quả điều tra chỉ ra rằng, tuyệt 

đại bộ phận người Cao Lan và Sán Chí ý 

thức rằng  hai cộng đồng Cao Lan và  Sán 

Chí là  hai tộc người độc lập.  

6.2. ý thức  tự giác tộc người được biểu 

hiện rõ qua tên gọi tộc người (tộc danh) 

trong đó có  tên tự gọi và tên gọi mà họ 

mong muốn được nhận. Bản thân sự tồn 

tại một tên gọi chung, thống nhất đã 

chứng tỏ rằng các thành viên tộc người 

nhận thức rõ về sự thống nhất tộc người 

của mình và sự khác biệt với tộc người 

khác. Tên gọi dân tộc có tính tượng trưng 

cao. 

 Trong cộng đồng Cao Lan tên tự gọi 

phổ biến hơn cả là Hờn Bán, sau đó là 

tên gọi Cao Lan; tên gọi họ mong muốn 

được nhận là Cao Lan. 

Trong cộng đồng Sán Chí tên tự gọi phổ 

biến và tên gọi họ mong muốn được nhận 

là Sán Chay.  
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